
   

tà i  chính-tiền tệ    

 

Tài chính với sự phát triển kinh tế tư nhân 
  

 

Nguyễn Đăng Nam 
 

I. Khái quát về sự phát triển KTTN 
trong thời gian qua 
Đối với mọi quốc gia, khu vực KTTN có 

vai trò hết sức quan trọng trong phát triển 
kinh tế của đất nước. Đối với Việt Nam, mặc 
dù trong quá trình phát triển đã trải qua 
nhiều thăng trầm song bước vào thời kỳ đổi 
mới KTTN đã được khẳng định là một bộ 
phận cấu thành, có vị trí quan trọng lâu dài 
của nền KTTT định hướng XHCN, được Nhà 
nước tạo điều kiện, giúp đỡ để phát triển và 
có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền 
kinh tế. 

Nghị quyết Đại hội Đảng IX đã khẳng 
định: "Kinh tế cá thể, tiểu chủ cả ở nông thôn 
và thành thị có vị trí quan trọng lâu dài. 
Nhà nước tạo điều kiện và giúp đỡ phát 
triển; khuyến khích các hình thức tổ chức 
hợp tác tự nguyện, làm vệ tinh cho các 
doanh nghiệp hoặc phát triển lớn hơn. 

Khuyến khích phát triển kinh tế tư bản tư 
nhân rộng rãi trong những ngành nghề sản 
xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm. 
Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi về 
chính sách, pháp lý để kinh tế tư bản tư 
nhân phát triển trên những định hướng ưu 
tiên của Nhà nước, kể cả đầu tư ra nước 
ngoài".(1)  

Quán triệt quan điểm NQ Đại hội IX của 
Đảng, Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khoá 
IX đã đánh giá tình hình và quyết định 
phương hướng, giải pháp nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi, hỗ trợ KTTN phát triển 
mạnh mẽ hơn, không hạn chế sự phát triển 
KTTN ở những ngành, lĩnh vực mà pháp 
luật không cấm, đồng thời hướng dẫn, quản 
lý hoạt động của KTTN đảm bảo định hướng 
XHCN của nền kinh tế. 

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và 

bằng sự năng động của mình, KTTN trong 
10 năm qua được khuyến khích phát triển 
dưới nhiều hình thức và có sự phát triển 
vượt bậc: 

- KTTN có sự tăng trưởng đáng kể về số 
lượng, phát triển rộng khắp trong cả nước và 
trong các ngành nghề mà pháp luật không 
cấm. 

Số hộ kinh doanh cá thể đến năm 2000 là 
9,8 triệu hộ với 20,1 triệu lao động. Trong đó 
có 7,7 triệu hộ nông nghiệp ngoài HTX (với 
16,3 triệu lao động) và 2,1 triệu hộ kinh 
doanh phi nông nghiệp (với 3,8 triệu lao 
động)(2).  

Về số lượng doanh nghiệp tư nhân cũng 
tăng rất nhanh, đặc biệt từ khi thực hiện 
Luật Doanh nghiệp. Tính từ đầu năm 2000 
đến nay đã có trên 36.000 doanh nghiệp tư 
nhân vừa và nhỏ được đăng ký, so với 6.000 
doanh nghiệp được đăng ký trong 2 năm 
trước đó, nâng tổng số lên 70.000 doanh 
nghiệp, trong đó khoảng 92% thuộc lĩnh vực 
phi nông nghiệp. Điều đáng lưu ý là có gần 
70% những doanh nghiệp vừa và nhỏ mới 
đăng ký là những tổ chức mới, điều đó cho 
thấy số đầu tư mới là đáng kể. Dự đoán 
trong vài năm tới các hoạt động của khu vực 
tư nhân còn tăng hơn nữa. Điều này cho 
thấy lòng tin của các nhà đầu tư vào hệ 
thống chính thức đã được tăng lên đáng 
kể.(3) 

- Với sự phát triển của mình, KTTN trong 
những năm qua đã có những đóng góp đáng 
kể vào tổng sản phẩm trong nước (GDP), tạo 
việc làm, đóng góp và huy động ngày càng 
nhiều  nguồn vốn trong xã hội vào sản xuất 
kinh doanh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch 
cơ  cấu  kinh  tế, thúc đẩy cạnh tranh, góp 
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phần xóa đói giảm nghèo và thực hiện chủ 
trương xã hội hóa y tế, văn hóa, giáo dục, 
giữ vững ổn định chính trị xã hội của đất 
nước. GDP của khu vực KTTN năm 2000 đạt 
42,3% GDP của toàn quốc; khoản thu từ 
KTTN chiếm 14,7% tổng thu ngân sách(4). 
Lao động trong khu vực KTTN năm 2000 là 
trên 21 triệu người, chiếm 56,3% lao động 
thường xuyên có việc làm trong cả nước. 
Khu vực tư nhân đã đóng góp 15% vào tăng 
trưởng công nghiệp từ năm 1995 đến năm 
2000 và 43% vào tăng trưởng xuất khẩu 
trong 2 năm qua.(5) 

Sự phát triển KTTN trong thời gian qua 
là một minh chứng sống động về tính đúng 
đắn của đường lối phát triển kinh tế nhiều 
thành phần của Đảng và Nhà nước. Bên 
cạnh những kết quả trên, KTTN cũng còn 
một số hạn chế, tồn tại. Đó là tình trạng qui 
mô kinh doanh nhỏ bé (trung bình mỗi hộ 
kinh doanh phi nông nghiệp có số vốn kinh 
doanh là 29,78 triệu đồng, sử dụng 1,78 lao 
động; đối với số hộ kinh doanh nông nghiệp 
cũng có qui mô nhỏ, sử dụng lao động gia 
đình, mặt bằng canh tác (mặt đất, mặt nước) 
bình quân chỉ 0,8 ha/hộ; trong các doanh 
nghiệp thì số doanh nghiệp có dưới 50 lao 
động chiếm 90,09%, có vốn sử dụng dưới 5 tỷ 
đồng chiếm 90,01%, bình quân vốn sử dụng 
một doanh nghiệp chỉ là 3,7 tỷ đồng)(6); trình 
độ công nghệ, quản lý và tay nghề của người 
lao động còn thấp; uy tín và khả năng cạnh 
tranh của doanh nghiệp chưa cao; kinh 
doanh còn thiếu ổn định; tính hợp tác, liên 
kết và hiệu quả kinh doanh còn thấp. Nhiều 
cơ sở sản xuất kinh doanh còn chưa tuân 
thủ  pháp luật về lao động, còn trốn lậu 
thuế, làm hàng giả, hàng cấm không đảm 
bảo về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi 
trường....  

Hoạt động kinh doanh của KTTN cũng 
còn nhiều khó khăn vướng mắc, có thể khái 
quát trên các mặt chủ yếu: thiếu vốn kinh 
doanh, khả năng tích tụ, huy động vốn kinh 
doanh còn thấp; thiếu mặt bằng sản xuất 
kinh doanh;  môi trường pháp lý và môi 

trường tâm lý xã hội chưa thuận lợi. Đây 
thực sự đang là những rào cản cần được 
tháo gỡ để giúp cho KTTN phát triển. 

II. các giải pháp tài chính đối với 
sự phát triển KTTN trong thời 
gian qua 

1. Các giải pháp tài chính khuyến 
khích phát triển KTTN 

Với mục tiêu khuyến khích KTTN phát 
triển dưới nhiều hình thức và tạo nhiều 
thuận lợi hơn trong sản xuất kinh doanh, 
các cơ chế chính sách tài chính trong những 
năm qua đã có những chuyển biến rõ rệt 
theo hướng: không phân biệt đối xử giữa các 
thành phần kinh tế; tháo gỡ dần các khó 
khăn trong sản xuất kinh doanh; quan tâm 
bảo vệ quyền lợi của cả người lao động và 
người sử dụng lao động. Những giải pháp tài 
chính đã được thực hiện theo hướng trên, cụ 
thể là: 

- Sửa đổi Luật Khuyến khích đầu tư 
trong nước (năm 1998), thực hiện chính sách 
ưu đãi đầu tư cho một số ngành nghề, lĩnh 
vực, địa bàn đầu tư, kể cả việc đầu tư ra 
nước ngoài, không phân biệt các thành phần 
kinh tế. 

- Nhà nước cũng cho phép các loại hình 
doanh nghiệp tư nhân hoạt động theo Luật 
Doanh nghiệp có quyền tham gia hợp tác, 
liên doanh với các công ty nước ngoài tại 
Việt Nam . Đồng thời cũng cho phép người 
Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài 
thường trú ở Việt Nam được góp vốn, mua cổ 
phần của doanh nghiệp Việt Nam với mức 
không quá 30% vốn điều lệ của doanh 
nghiệp. 

-  Nhà nước qui định thủ tục đăng ký 
kinh doanh đơn giản hơn trước cho các 
doanh nghiệp mới thành lập; bãi bỏ khoảng 
160 giấy phép kinh doanh các loại; nhiều 
ngành nghề không còn qui định mức vốn 
pháp định.  

- Nhà nước đã có những giải pháp tháo gỡ 
từng bước các khó khăn, vướng mắc về thủ 
tục đầu tư khi vay vốn tín dụng ưu đãi của 
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Nhà nước; có chính sách khuyến khích 
phát triển ngành nghề nông thôn, khuyến 
khích và bảo hộ kinh tế trang trại, phát 
triển giống thủy sản. Hệ thống ngân hàng 
đã có những cố gắng tháo gỡ các rào cản 
trong việc cho vay đối với khu vực KTTN, 
không có sự phân biệt về thành phần kinh 
tế. Thực hiện cho vay không phải đảm bảo 
bằng tài sản đối với chủ trang trại ở nông 
thôn ở mức dưới 20 triệu đồng; chủ trang 
trại sản xuất giống thủy sản ở mức dưới 50 
triệu đồng. 

- Các nhà đầu tư được Nhà nước giao 
đất có trả tiền sử dụng đất được hưởng ưu 
đãi về quyền sử dụng đất dưới các hình 
thức: giảm 50% hay 75% số tiền phải nộp 
tùy từng trường hợp; miễn nộp tiền sử 
dụng đất, thuê đất, thuê sử dụng đất đến 
15 năm. Trường hợp đặc biệt được miễn 
nộp tiền thuê đất và thuê sử dụng đất 
trong suốt thời gian hoạt động dự  án. 

- Nhà nước thực hiện góp vốn vào các cơ 
sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành 
phần kinh tế thông qua các DNNN hoặc tổ 
chức tín dụng nhà nước. Nếu dự án của 
doanh nghiệp có tính khả thi, các quĩ tài 
chính như quỹ hỗ trợ phát triển, quỹ bảo 
lãnh tín dụng sẽ cho doanh nghiệp vay vốn 
lãi suất ưu đãi. 

- Nhà nước thành lập các quĩ hỗ trợ 
phát triển, quĩ bảo lãnh xuất khẩu, quĩ hỗ 
trợ hoặc khen thưởng xuất khẩu. Các quĩ 
này bảo lãnh cho vay với lãi suất ưu đãi 
hoặc tiến hành bảo lãnh tiền vay cho các 
đối tượng ưu tiên. 

- Nhà nước cũng khuyến khích các ngân 
hàng thương mại cho các doanh nghiệp 
thuộc khu vực KTTN vay. Từ ngày 1-6-
2002 các ngân hàng thương mại thực hiện 
cơ chế cho vay theo lãi suất thỏa thuận, đã 
xóa bỏ hoàn toàn sự phân biệt giữa các 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh 
tế, tuân thủ qui luật quan hệ cung cầu 
trên thị trường. 

-  Trong chính sách thuế, về cơ bản 
không có sự phân biệt đối với các doanh 

nghiệp trong các thành phần kinh tế. Cùng 
với việc ban hành các luật thuế mới, ngành 
thuế đã có nhiều cải cách hành chính, 
giảm phiền hà, tạo điều kiện cho các tổ 
chức và cá nhân kinh doanh trong việc 
thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Việc ưu đãi 
trong thuế thu nhập chỉ áp dụng đối với 
các nhà đầu tư trong những lĩnh vực hoặc 
địa bàn được ưu đãi. 

2. Những tồn tại, hạn chế trong việc 
thực hiện giải pháp tài chính 

Bên cạnh những kết quả trên đây, chính 
sách cơ chế tài chính đối với việc phát triển 
KTTN trong thời gian qua cũng còn một số 
yếu kém, tồn tại: 

- Việc tạo điều kiện thuận lợi cho KTTN 
tiếp nhận đầy đủ, kịp thời các thông tin về 
chính sách đầu tư và khuyến khích đầu tư 
của Nhà nước, đặc biệt là những qui định 
về điều kiện được nhận ưu đãi đầu tư, các 
dự án đầu tư bằng vốn tín dụng nhà nước, 
ODA và FDI. Mặt khác sự thay đổi thường 
xuyên về chính sách thuế nhập khẩu cũng 
gây bị động và thiệt hại cho người kinh 
doanh. 

- Những khó khăn, trở ngại trong việc 
vay vốn của KTTN từ các NHTM trước hết 
do một số qui định chưa hợp lý đối với cả 
người đi vay và các tổ chức tín dụng, đồng 
thời cũng có nguyên nhân từ bản thân 
người đi vay đã làm hạn chế khả năng tiếp 
cận nguồn vốn vay của các doanh nghiệp 
tư nhân từ các NHTM và các tổ chức tín 
dụng.  Ví dụ các qui định về tài sản đảm 
bảo tiền vay theo Nghị định 178/1999/NĐ-
CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ còn 
nhiều vướng mắc, còn mang nặng sự định 
tính, rất khó xác định; việc qui định doanh 
nghiệp đi vay nếu không có tài sản đảm 
bảo phải có lãi trong 2 năm liền kề hoặc 
việc lấy tài sản hình thành bằng vốn vay 
để đảm bảo vốn vay là không phù hợp với 
doanh nghiệp mới thành lập, chưa có vay 
vốn ngân hàng. Khung giá đất của Nhà 
nước qui định (theo Nghị định 87NĐ-CP 
ngày 17/8/1994) để định giá bất động sản 
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là tài sản thế chấp còn chưa phù hợp, chưa 
được thị trường hóa ... 

Về phía doanh nghiệp đó là tình trạng kế 
toán không minh bạch, các báo cáo tài chính 
không đầy đủ và chưa được kiểm toán; 
doanh nghiệp không có tài sản đảm bảo tiền 
vay; rủi ro tín dụng lớn; các doanh nghiệp 
thuộc KTTN cũng gặp nhiều khó khăn trong 
việc thụ hưởng tín dụng ưu đãi, bởi vì không 
đủ hiểu biết về thủ tục vay và hoàn thiện hồ 
sơ vay. Ngoài ra các vướng mắc về lãi suất, 
mức cho vay, đối tượng cho vay, điều kiện 
thanh toán các khoản vay từ  Quỹ hỗ trợ 
phát triển cũng hạn chế các DNNN nói 
chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng tiếp 
cận nguồn vốn này. 

- Chính sách về tạo mặt bằng sản xuất - 
kinh doanh cho các doanh nghiệp cũng còn 
nhiều điểm bất cập  như thủ tục phiền hà, 
phức tạp. Ví dụ doanh nghiệp phải chuyển 
sang hình thức thuê đất của Nhà nước đối 
với diện tích mà họ đang sử dụng để ở hoặc 
kinh doanh mà bản thân họ đã phải bỏ tiền 
ra để đền bù, mua lại quyền sử dụng đất; 
hoặc không được Nhà nước trừ các chi phí đã 
bỏ ra đối với những diện tích mà người kinh 
doanh đã bỏ ra để khai hoang, tôn tạo làm 
mặt bằng kinh doanh nay chuyển sang hình 
thức thuê đất; việc cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà gắn 
liền với đất còn chậm nhiều khi mất cơ hội 
kinh doanh. 

- Một số điểm trong chính sách thuế chưa 
được qui định cụ thể, rõ ràng làm cho việc 
thực hiện gặp khó khăn, phức tạp. Ví dụ 
việc qui định mọi đối tượng nộp thuế GTGT 
đều phải kê khai nộp thuế hàng tháng là 
chưa phù hợp với qui mô và trình độ quản lý 
của một bộ phận khu vực KTTN. Về thuế 
thu nhập doanh nghiệp, các qui định về tính 
chi phí khấu hao, chi phí quản lý về cơ bản 
vẫn dựa vào các định mức đã áp dụng cho 
các DNNN để vận dụng cho khu vực KTTN 
cũng hạn chế phần nào quyền tự chủ sản 
xuất kinh doanh của các cơ sở KTTN. Ngoài 
ra các qui định như đối với hộ kinh doanh cá 

thể không áp dụng trừ chi phí tiền lương cho 
chủ hộ kinh doanh; hoặc mức thu nhập để 
được miễn thuế thấp song nếu thu nhập 
vượt mức đó lại phải nộp thuế tính trên toàn 
bộ thu nhập là chưa hợp lý. 

- Đối với thuế xuất nhập khẩu, các doanh 
nghiệp thuộc KTTN cũng gặp các khó khăn 
như các doanh nghiệp thuộc các thành phần 
kinh tế khác như: nhiều trường hợp nhập 
phụ tùng để sản xuất, lắp ráp trong nước 
song chịu mức thuế cao hơn nhập sản phẩm 
nguyên chiếc; nhiều trường hợp không thống 
nhất giữa hải quan và người nhập khẩu khi 
áp mã số tính thuế; việc xác định giá tính 
thuế theo bảng giá tối thiểu còn có tính áp 
đặt, nhiều khi cao hơn thực tế cũng gây 
nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. 

- Nhà nước cũng chưa có qui chế riêng về 
cơ chế tài chính và hạch toán kinh doanh đối 
với doanh nghiệp tư nhân mà đại bộ phận là 
có qui mô nhỏ và vừa, trình độ quản lý thấp 
để phục vụ cho quản lý của nhà nước và 
quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Trên 
thực tế các cơ quan quản lý Nhà nước còn 
đang vận dụng nhiều qui định trong cơ chế 
quản lý tài chính của DNNN để quản lý, 
kiểm tra tài chính đối với các doanh nghiệp 
thuộc KTTN. Chế độ kế toán cũng còn chưa 
thật phù hợp với qui mô và năng lực quản lý 
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chưa trở 
thành một công cụ quản lý hữu hiệu của 
chính các doanh nghiệp. 

III. Phương hướng hoàn thiện các 
giải pháp tài chính thúc đẩy 
phát triển KTTN 

1. Các quan điểm cơ bản hoàn thiện 
giải pháp tài chính 

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo: Khuyến 
khích tối đa, không hạn chế sự phát triển 
rộng rãi của KTTN trong những ngành, lĩnh 
vực mà pháp luật không cấm. Nhà nước 
định hướng, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ 
phát triển và quản lý đối với KTTN theo qui 
định của pháp luật, bình đẳng đối với mọi 
thành phần kinh tế. Phương hướng và giải 
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pháp tài chính thúc đẩy phát triển KTTN 
trong thời gian tới cần quán triệt các quan 
điểm cơ bản là: 

- Một là: các giải pháp tài chính thúc đẩy 
phát triển KTTN phải là một bộ phận cấu 
thành trong hệ thống các giải pháp phát 
triển KTTN ở Việt Nam. 

Cần khẳng định rằng KTTN là một bộ 
phận cấu thành quan trọng của nền KTTT 
định hướng XHCN, vì vậy phát triển KTTN 
là một vấn đề chiến lược lâu dài. Để phát 
triển KTTN phải sử dụng tổng hợp các giải 
pháp kinh tế, hành chính và giáo dục (trong 
đó giải pháp kinh tế - tài chính là một nội 
dung trọng yếu). Vì vậy việc xây dựng, hoàn 
thiện và thực hiện các giải pháp tài chính 
phải đặt trong tổng thể các giải pháp, có sự 
phối hợp nhịp nhàng giữa chúng để đảm bảo 
mục tiêu chung là phát triển và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của khu vực KTTN. 

- Hai là: chính sách và các giải pháp tài 
chính phải nhằm tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc, các rào cản hạn chế sự phát 
triển của KTTN, đồng thời tăng cường khả 
năng định hướng, giám sát KTTN vận động, 
phát triển theo hướng kinh tế thị trường 
định hướng XHCN. 

Trước mắt các cơ chế chính sách và giải 
pháp tài chính phải tập trung tháo gỡ các 
khó khăn về vốn, về tạo mặt bằng cho sản 
xuất kinh doanh, về  hỗ trợ phát triển khoa 
học, công nghệ, thông tin, xúc tiến thương 
mại, về tạo lập môi trường pháp luật và tâm 
lý xã hội thuận lợi, thông thoáng cho KTTN 
phát triển. Mặt khác để hạn chế tính tự 
phát của KTTN, các chính sách cơ chế tài 
chính phải đảm bảo khả năng giám sát, 
định hướng KTTN phát triển. 

- Ba là: các chính sách, giải pháp tài 
chính phải đảm bảo tính nhất quán và ổn 
định trong một thời gian nhất định; đồng 
thời từng bước tiến đến sự bình đẳng, thống 
nhất giữa các thành phần kinh tế. 

Sự nhất quán và ổn định tương đối của 
chính sách, cơ chế tài chính sẽ tạo tâm lý tin 
tưởng và điều kiện thuận lợi cho việc phát 

triển của toàn bộ nền kinh tế và khu vực 
KTTN. Tuy nhiên khi môi trường và điều 
kiện kinh doanh đã thay đổi lại cần có sự 
điều chỉnh phù hợp để chính sách, cơ chế tài 
chính không trở thành rào cản cho sự phát 
triển. Trước mắt các cơ chế chính sách này 
có thể còn có sự khác biệt nhất định giữa các 
thành phần kinh tế, song về lâu dài cần có 
sự thống nhất, tạo môi trường cạnh tranh 
bình đẳng cho các doanh nghiệp trong các 
thành phần kinh tế. 

2. Các giải pháp tài chính thúc đẩy 
phát triển KTTN 

2.1. Các giải pháp về vốn, tín dụng: để 
tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp thuộc thành phần KTTN giải quyết 
các khó khăn về vốn, cần thực hiện một số 
giải pháp sau đây: 

- Xóa bỏ tình trạng đối xử không bình 
đẳng trên thực tế trong vay vốn giữa các 
doanh nghiệp thuộc thành phần KTTN và 
các DNNN. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực, cố 
gắng của cả 2 phía doanh nghiệp và ngân 
hàng thương mại, sao cho có sự hợp tác chặt 
chẽ hơn nữa để giải quyết vướng mắc trên. 
Đối với các doanh nghiệp: một mặt phải tìm 
mọi biện pháp nâng cao hiệu quả kinh 
doanh và năng lực tài chính, đáp ứng ở mức 
cao nhất các yêu cầu về tài sản thế chấp khi 
vay vốn để đảm bảo nguyên tắc tín dụng. 
Mặt khác phải chủ động xây dựng được các 
dự án, kế hoạch kinh doanh khả thi vì điều 
này sẽ quyết định sự thành công của doanh 
nghiệp và bảo toàn được vốn đối với bên cho 
vay. Các doanh nghiệp phải tạo được uy tín 
của mình bằng chính khả năng cạnh tranh 
của sản phẩm doanh nghiệp trên thị trường, 
bằng tính minh bạch trong sổ sách kế toán, 
bằng việc sử dụng vốn vay và trả nợ vay 
đúng hạn. 

Đối với các NHTM cần thực sự coi khách 
hàng, trong đó có các doanh nghiệp thuộc 
thành phần KTTN là đối tượng phục vụ, là 
mục đích tự thân của mình,  giúp doanh 
nghiệp xây dựng các dự án khả thi, cùng 
doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, nâng 
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cao khả năng vay vốn và hấp thụ vốn của 
doanh nghiệp. Các tổ chức tín dụng cũng 
cần xây dựng chính sách tín dụng phù hợp 
với từng loại hình doanh nghiệp; chủ động 
tìm kiếm các dự án sản xuất kinh doanh 
khả thi, có hiệu quả và có khả năng trả nợ 
vay; mở rộng hoạt động tín dụng theo 
nguyên tắc tự kinh doanh, tự chịu trách 
nhiệm, bảo toàn và phát triển được vốn; 
tăng cường khả năng tiếp thị, năng lực thẩm 
định dự án, đánh giá rủi ro, năng lực kiểm 
tra và giám sát vốn vay. 

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế tín 
dụng và đảm bảo tiền vay để vừa đáp ứng 
các yêu cầu phát triển của KTTN, phù hợp 
với thực trạng xã hội và thị trường. Trước 
mắt cơ chế tín dụng và đảm bảo tiền vay cần 
được bổ sung  một số vấn đề sau: 

 Bổ sung  quyền sử dụng đất là tài sản 
bảo đảm tín dụng. Các vấn đề thế chấp về 
giá trị quyền sử dụng đất, phạm vi đảm bảo 
tiền vay, hợp đồng đảm bảo tiền vay, qui 
định đảm bảo tiền vay hình thành từ vốn 
vay cũng cần được xem xét, bổ sung cho phù 
hợp với điều kiện hiện nay. 

 Xúc tiến nhanh việc hình thành Quỹ 
bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ (không phân biệt thành phần kinh 
tế) theo QĐ193/2001/TTg ngày 20/12/2001 
về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ 
bảo lãnh tín dụng cho DNNVV để hỗ trợ cho 
các DNNVV trong các thành phần kinh tế. 

 Thiết lập và tăng cường mối quan hệ 
giữa các doanh nghiệp tư nhân với các tổ 
chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tín dụng phi 
chính thức (vay người thân, vay của người 
lao động trong  doanh nghiệp, vay của các 
doanh nghiệp khác...). 

 Xúc tiến nhanh việc hình thành thị 
trường chứng khoán Bảng II (dành cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa) hoặc thị trường 
phi tập trung, tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp tư nhân huy động vốn trên TTCK. 

 Đẩy mạnh hoạt động cho thuê tài chính 
đối với các doanh nghiệp tư nhân thông qua 
việc đa dạng hóa hoạt động cho thuê; tăng 

cường hoạt động tư vấn cho các doanh 
nghiệp các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ 
cho thuê tài chính. 

2.2. Các giải pháp tài chính tạo điều kiện 
về mặt bằng cho sản xuất kinh doanh cho 
các doanh nghiệp 

Để tháo gỡ các khó khăn đã nêu ở phần 
trên, tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất cho 
các doanh nghiệp cần sớm thực hiện các giải 
pháp sau: 

- Tháo gỡ các thủ tục vướng mắc để sớm 
giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 
với các diện tích đất mà các hộ gia đình làm 
đất ở, đất sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 
được Nhà nước giao không thu tiền. 

- Sửa đổi các qui định để đất ở đã được 
cấp quyền sử dụng đất; đất đang làm mặt 
bằng sản xuất, kinh doanh hoặc đất doanh 
nghiệp mua lại bằng quyền sử dụng hoặc đã 
được giao đất có thu tiền sử dụng đất đều đủ 
điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất lâu dài. 

- Xóa bỏ qui định người sử dụng đất kinh 
doanh đã phải trả tiền để được quyền sử 
dụng đất phải trả thêm tiền thuê đất. Cho 
phép các doanh nghiệp không phân biệt 
thành phần kinh tế có quyền góp vốn bằng 
giá trị quyền sử dụng đất vào liên doanh với 
nước ngoài. 

- Hình thành và phát triển thị trường bất 
động sản, bao gồm cả quyền sử dụng đất 
theo qui định của pháp luật. Nhà nước thu 
hồi và đền bù những diện tích đất sử dụng 
sai mục đích hoặc bỏ hoang để cho các 
doanh nghiệp thuê làm mặt bằng sản xuất, 
không yêu cầu cơ sở sản xuất kinh doanh 
được thuê đất phải tự tiến hành đền bù. 

2.3. Chính sách tài chính hỗ trợ doanh 
nghiệp kinh tế tư nhân về khoa học công 
nghệ, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 

Tiến bộ khoa học - công nghệ luôn là một 
yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của 
sản phẩm doanh nghiệp trên thị trường. Vì 
vậy chính sách, giải pháp tài chính cần được 
thực hiện là: 
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- Có chính sách xây dựng các trung tâm 

tư vấn hỗ trợ phát triển KTTN, các trung 
tâm này sẽ trợ giúp các doanh nghiệp trên 
các khía cạnh như: bồi dưỡng kiến thức 
khoa học công nghệ cho các hộ kinh doanh 
và doanh nghiệp; nâng cao năng lực quản 
lý điều hành doanh nghiệp; cung cấp thông 
tin thị trường, mở rộng các hoạt động xúc 
tiến thương mại; hướng dẫn xây dựng và 
quản lý dự án đầu tư cho doanh nghiệp.... 

- Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới, 
chuyển giao công nghệ; có thuế suất ưu đãi 
đối với vật tư hàng hóa nhập khẩu cần ưu 
đãi; cho phép hạch toán chi phí đổi mới, 
hiện đại hóa công nghệ được tính vào giá 
thành sản phẩm. Sớm giảm giá dịch vụ 
viễn thông, internet bằng với mức các nước 
trong khu vực. 

2.4. Các chính sách về thuế, kế toán và 
kiểm toán 

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính 
sách thuế theo hướng: đảm bảo sự công 
bằng và bình đẳng giữa các thành phần 
kinh tế; đơn giản, rõ ràng và tạo thuận lợi 
cho các cơ sở sản xuất kinh doanh; hạn 
chế phiền hà và tiêu cực. 

- Thực hiện nghiêm các luật thuế, 
chống lạm thu, thất thu thuế; bổ sung các 
chế tài xử lý các vi phạm và chế độ kế 
toán, hóa đơn chứng từ. Thực hiện chế độ 
kê khai nộp thuế GTGT đối với các hộ kinh 

doanh đơn giản hơn cho phù hợp với qui 
mô kinh doanh và trình độ quản lý của 
họ. 

-  Hoàn thiện hệ thống thuế suất thuế 
TNDN theo hướng không phân biệt doanh 
nghiệp trong nước và doanh nghiệp có 
VĐTNN. Rà soát lại các qui định về chi 
phí hợp lý, hợp lệ phù hợp với thực tế 
nhằm thúc đẩy KTTN phát triển. Sửa đổi 
biểu thuế nhập khẩu theo hướng giảm số 
lượng mức thuế suất, không phân biệt 
thuế suất theo mục đích sử dụng; mở rộng 
danh mục hàng hóa nhập khẩu để thuận 
lợi cho việc áp mã hàng hóa tính thuế. 

- Sửa đổi bổ sung chế độ kế toán và báo 
cáo tài chính cho phù hợp với đặc điểm và 
trình độ của doanh nghiệp. Mở rộng và 
nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ kế 
toán, kiểm toán. 

-  Nghiên cứu ban hành quy chế quản 
lý tài chính đối với các DNTN, tạo cơ sở 
pháp lý giúp cho việc quản lý của Nhà 
nước và của doanh nghiệp./. 
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